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Nguyễn Xuân Cường* 

ừ khi nước CHND Trung Hoa 
ra đời (1949), Trung Quốc 
thực hiện chiến lược phát 

triển đuổi vượt, ưu tiên phát triển công 
nghiệp, thành thị, đặc biệt là thực hiện 
chế độ hộ tịch hộ khẩu từ năm 1958 đã 
làm gia tăng sự phân cách giữa thành 
thị và nông thôn, nông nghiệp và công 
nghiệp, dân nông nghiệp và dân phi 
nông nghiệp. Từ cải cách mở cửa (1978) 
đến nay, nông nghiệp nông thôn Trung 
Quốc đã diễn ra những thay đổi sâu sắc, 
cơ cấu kinh tế xã hội nông thôn đã chuyển 
dịch theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại 
hoá. Tuy nhiên, quan hệ giữa công nghiệp 
và nông nghiệp, thành thị và nông thôn ở 
Trung Quốc vẫn mất cân đối, cơ cấu nhị 
nguyên thành thị nông thôn vẫn nổi cộm 
và cản trở lớn tới tiến trình hiện đại hoá. 
Phát triển hài hoà thành thị và nông thôn 
là một trong những nội dung quan trọng 
của quan niệm phát triển khoa học được 
thế hệ lãnh đạo thứ tư của ĐCS Trung 
Quốc đưa ra. 

1. Quá trình hình thành, đặc trưng 
của cơ cấu nhị nguyên thành thị nông 
thôn ở Trung Quốc 

1.1. Khái niệm 

Các nước nông nghiệp thường diễn ra 
sự tách biệt, phân cách giữa thành thị 

và nông thôn, nông nghiệp và công 
nghiệp, tức thành thị công nghiệp và 
nông thôn nông nghiệp. Khu vực nông 
thôn với nông nghiệp lạc hậu còn khu 
vực thành thị có công nghiệp hiện đại. 
Khái niệm cơ cấu nhị nguyên hay cơ cấu 
hai khu vực được nhà kinh tế học nổi 
tiếng, người đạt giải Nô Ben kinh tế, tiến 
sỹ Arthur Lewis chính thức đưa ra trong 
công trình nghiên cứu “Phát triển kinh 
tế trong điều kiện cung cấp vô hạn 
nguồn lao động”(1). Theo Lewis, ở các 
nước đang phát triển nói chung đều tồn 
tại hai khu vực kinh tế có tính chất khác 
nhau, một khu vực là truyền thống, khu 
vực khác là tư bản, còn gọi là bộ phận 
hiện đại. Hạt nhân của quá trình chuyển 
đổi cơ cấu là vấn đề chuyển dịch sức lao 
động dư thừa của nông nghiệp sang khu 
vực hiện đại.  Bởi vì, trong cơ cấu kinh tế 
nhị nguyên, khu vực truyền thống có 
nguồn lao động được cung cấp vô hạn(2). 
Tức, khu vực nông nghiệp truyền thống, 
lạc hậu, luôn dư thừa về sức lao động, 
còn khu vực kia là công nghiệp và đô thị 
hiện đại, có năng suất lao động cao. Các 
học giả thường gọi đó là cơ cấu kinh tế 
xã hội nhị nguyên hoặc cơ cấu nhị 
nguyên thành thị nông thôn hoặc cơ cấu  
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hai khu vực. Các nước nông nghiệp lạc 
hậu muốn phát triển thành nước công 
nghiệp hiện đại thì phải giải quyết vấn 
đề cơ cấu nhị nguyên thành thị nông 
thôn phân cách nói trên.  

Cơ cấu nhị nguyên thành thị nông 
thôn phản ánh sự phân cách,  không hài 
hoà giữa hai khu vực thành thị và nông 
thôn, công nghiệp và nông nghiệp, dân 
số nông nghiệp và dân số phi nông 
nghiệp. Khu vực thành thị công nghiệp 
hiện đại, năng suất lao động cao; khu 
vực nông thôn dôi dư nhiều lao động, 
năng suất lao động thấp và thiếu vốn. 
Hai khu vực với cơ cấu xã hội, giai tầng 
khác nhau, hệ thống quản lí,…khác 
nhau. 

 1.2. Quá trình hình thành 

Cơ cấu thành thị nông thôn ở Trung 
Quốc hình thành có nguyên nhân lịch sử 
trong quá trình tư bản hoá của các nước 
tư bản phương Tây. Tiền vốn, phương 
thức sản xuất và kỹ thuật tiến bộ khi 
xâm nhập Trung Quốc đã làm cho một 
số khu vực đặc biệt là  cửa khẩu thông 
thương với nước ngoài của Trung Quốc 
hình thành nên các đô thị công nghiệp 
và thương mại. Tuy vậy, trình độ phát 
triển công nghiệp Trung Quốc thời kỳ 
cận đại rất thấp, Trung Quốc chưa bùng 
nổ cuộc cách mạng công nghiệp như các 
nước phương Tây. 

Sau khi nước Trung Hoa mới ra đời 
(1949), Trung Quốc đã thực hiện chính 
sách phát triển thiên lệch, coi trọng phát 
triển công nghiệp và thành thị, ưu tiên 
nguồn lực, lấy của nông nghiệp và nông 
thôn để nuôi công nghiệp và thành thị.  
Tiếp theo là chế độ thống nhất thu mua 

lương thực, Nhà nước hoàn toàn khống 
chế thị trường lương thực và nông sản 
bất lợi cho nông nghiệp, nông thôn và 
nông dân.  Từ năm 1958, phong trào 
công xã nhân dân bắt đầu và lan rộng 
toàn Trung Quốc, vô hình chung đã hạn 
chế việc sử dụng các  tư liệu sản xuất cơ 
bản như đất đai, sức lao động. Đặc biệt, 
từ  năm 1958 khi Trung Quốc thực hiện 
“Điều lệ đăng ký hộ khẩu nước CHND 
Trung Hoa”, cùng với một số chính sách 
về phúc lợi, việc làm, đã dần tạo nên hai 
tập đoàn: dân nông nghiệp và dân phi 
nông nghiệp. Nông dân bị hạn chế 
nghiêm ngặt ra thành phố mưu sinh và 
buôn bán. Hàng loạt các chính sách hộ 
khẩu, lương thực, nhà ở, phúc lợi,...đã 
giống như “những tấm chắn”  ngăn cản 
sự giao lưu, trao đổi giữa thành thị và 
nông thôn. Về kinh tế tạo sự biệt lập 
nông thôn làm nông nghiệp, thành thị 
làm công nghiệp; về xã hội tạo phân biệt 
thị dân - nông dân, dân nông nghiệp-dân 
phi nông nghiệp, và theo đó là sự phân 
biệt về thân phận, lợi ích, quyền lợi: 
thành thị tốt đẹp, văn minh; nông thôn 
xấu xa, lạc hậu v.v. .  Do vậy, quan hệ 
giữa thành thị và nông thôn, quan hệ 
giữa công nghiệp và nông nghiệp mất 
cân đối, tạo nên hai khu vực thành thị 
và nông thôn, công nghiệp và nông 
nghiệp, dân thành thị và dân nông thôn.  

1.3. Đặc trưng cơ cấu nhị nguyên 

thành thị nông thôn ở Trung Quốc  

(1). Cư dân nông thôn đông, số lao 
động nông nghiệp nhiều, mức độ đô thị 
hoá thấp. Năm 1952, dân số nông thôn 
chiếm 87,54% tổng dân số Trung Quốc, 
số lao động nông nghiệp chiếm 83,5%, 
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mức độ đô thị hoá và công nghiệp hoá 
lần lượt đạt 10,46% và 19,52%; năm 
1965, dân số nông thôn chiếm 82,02%, 
dân nông nghiệp chiếm 81,6%, mức độ 
đô thị hoá và công nghiệp hoá đạt 
17,98% và 36,41%; năm 1978, số dân 
nông nghiệp đạt 70,5%, mức độ đô thị 
hoá và công nghiệp hoá đạt 17,92% và 
49,40%(3). Như vậy,  dân số nông thôn 
Trung Quốc đông, số dân làm nông 
nghiệp nhiều.  Mặt khác, theo lịch  sử đô 
thị hoá của các nước trên thế giới mức độ 
đô thị hoá thường vượt qua hoặc gần so 
với mức độ công nghiệp hoá. Song, ở 
Trung Quốc trình độ công nghiệp hoá 
vượt qua mức độ đô thị hoá, có những 
năm mức độ công nghiệp hoá vượt xa so 
với mức độ đô thị hoá. Hiện tượng này ít 
gặp trong lịch sử công nghiệp hoá của 
các nước.  

 (2) Nông thôn và thành thị là hai 
khu vực có kinh tế xã hội độc lập, khép 
kín và khác nhau: 

Kinh tế nông thôn chủ yếu là kinh tế 
nông nghiệp,  trồng trọt và chăn nuôi. 
Nông thôn lấy nông nghiệp làm ngành 
nghề chính. Hình thức sở hữu chủ yếu là 
tập thể và các hộ. Kinh tế thành thị chủ 
yếu là kinh tế công nghiệp và dịch vụ. 
Hình thức sở hữu ở thành thị chủ yếu là 
công hữu, trong đó sở hữu chủ đạo là 
quốc hữu. Từ khi Trung Quốc bắt đầu 
thực hiện thể chế kinh tế kế hoạch,  đầu 
tư cho công nghiệp và thành thị đều lấy 
từ nông nghiệp nông thôn. Theo Thống 
kê, từ năm 1950 đến năm 1978, thông 
qua “giá cánh kéo”, Nhà nước thu được 
510 tỷ NDT, thu thuế nông nghiệp cùng 
thời kỳ đạt 97,8 tỷ NDT,  chi cho nông 

nghiệp là 157,7 tỷ NDT,  như vậy Nhà 
nước lấy đi từ nông nghiệp 450 tỷ NDT. 
Từ năm 1979-1994, Nhà nước lấy từ 
nông nghiệp 1298,6 tỷ NDT(4). Từ năm 
1950 đến 1994, Nhà nước thông qua “giá 
cánh kéo” lấy của nông dân 2010 tỷ 
NDT, trừ đầu tư cho nông nghiệp, bình 
quân mỗi người nông dân phải gánh chịu 
khoảng 100 NDT(5).  Như vậy, nông thôn 
và thành thị không  được trao đổi với giá 
cả bình đẳng,  nông nghiệp và nông thôn 
phải nuôi công nghiệp và thành thị. 
Quan hệ thành thị -nông thôn, công 
nghiệp-nông nghiệp là quan hệ bóc lột 
và bị bóc lột. Đặc biệt hơn là thị trường 
thành thị và nông thôn phân cách, biệt 
lập, gây trở ngại lớn cho việc hình thành 
một thị trường thống nhất trong toàn 
quốc và hoàn thiện thế chế kinh tế. 

 (3). Nông thôn và thành thị là hai tập 

đoàn xã hội có lợi ích khác nhau, hình 

thái xã hội riêng biệt. 

Việc chú trọng phát triển công nghiệp 
và thành thị đã chia tách thành thị và 
nông thôn, thành thị công nghiệp còn 
nông thôn nông nghiệp.  Đặc biệt là từ 
năm 1958, chế độ hộ khẩu hộ tịch đã 
hạn chế nghiêm ngặt chuyển dịch dân 
nông thôn ra thành thị, thực hiện chế độ 
hộ khẩu, tem phiếu, phúc lợi tách biệt 
thành thị nông thôn, dần hình thành nên 
dân nông nghiệp và dân phi nông nghiệp, 
nông dân trở thành một dạng thân phận. 
Người nông dân bị rẻ rúng và phải trả giá 
cao khi gia nhập xã hội đô thị.  Xã hội 
nông thôn lạc hậu và khép kín. 

(4). Chênh lệch kinh tế xã hội giữa 
nông thôn và thành thị ngày càng mở 
rộng, không hài hoà. 
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Công nghiệp và thành thị được ưu 
tiên trong phân bổ nguồn lực, mức độ 
công nghiệp hoá diễn ra nhanh hơn mức 
độ đô thị hoá đã dẫn đến những chênh 
lệch giữa nông thôn và thành thị. Cư 
dân thành thị có mức thu nhập cao, 
hưởng thụ đời sống văn hoá tinh thần 
cao gấp nhiều lần cư dân nông thôn. 
Khoảng cách chênh lệch này càng rộng 
hơn kể từ khi trọng tâm cải cách chuyển 
dịch vào thành thị. 

  2. Cơ cấu nhị nguyên thành thị nông 
thôn từ cải cách mở cửa 

Giai đoạn năm 1978-1984, việc thực 
hiện chế độ khoán ruộng đất cho nông 
dân, đã làm kinh tế-xã hội nông thôn 
Trung Quốc diễn ra những thay đổi sâu 
rộng. Sáu năm liên tục từ năm 1979, 
nông nghiệp Trung Quốc có tốc độ tăng 
trưởng cao, cải cách nông thôn gặt hái 
được nhiều thành công. Những thành 
công đó tạo cơ sở vững chắc cho cải cách 
toàn diện kinh tế, thúc đẩy nông thôn 
phát triển nhanh. Quan hệ giữa nông 
thôn và thành thị được cải tiến, quan hệ 
giữa nông nghiệp và công nghiệp  được 
cân bằng và hài hoà. Biểu hiện: Một là, 
thu nhập của nông dân tăng nhanh, mức 
sống không ngừng được nâng cao, chênh 
lệch thành thị nông thôn vừa phải. Năm 
1978, chệch lệch thu nhập cư dân thành 
thị và nông thôn là 2,57 lần, tới năm 
1985 chênh lệch thu nhập cư dân thành 
thị và nông thôn giảm xuống còn 1,86 
lần. Việc tăng thu nhập sẽ kích cầu, tiêu 
thụ của nông thôn tăng, thúc đẩy tiêu 
dùng và sản xuất cả nước tăng, đặc biệt 
nhu cầu về hàng công nghiệp nhẹ tăng 
mạnh, như vậy đã thúc đẩy toàn bộ nền 
kinh tế. Sự chuyển biến tốt của toàn bộ 

nền kinh tế đã làm cho quan hệ giữa 
nông nghiệp và công nghiệp, nông thôn 
và thành thị hài hoà, cân đối hơn. Hai 
là, cải cách thể chế kinh tế nông thôn đã 
giải phóng được sức sản xuất bị o bế bấy 
lâu nay, sức sản xuất phát triển nhanh 
thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu ngành nghề 
ở nông thôn, đặc biệt là các ngành phi 
nông nghiệp. Giá trị sản lượng của các 
ngành phi nông nghiệp phát triển theo 
hướng vượt trội giá trị sản lượng ngành 
nông nghiệp, kinh tế nông thôn phát 
triển nhanh, đời sống của nông dân được 
nâng cao nhiều, phân công xã hội nông 
thôn được đẩy nhanh. Cách sống, 
phương thức quản lí, quan niệm, văn 
hoá giữa nông thôn và thành thị gần gũi 
nhau hơn. 

Giai đoạn năm 1984-1991, là giai 
đoạn sôi động trong tiến trình cải cách 
nông nghiệp, nông thôn Trung Quốc. Từ 
năm 1984 trọng tâm cải cách thể chế 
kinh tế đã chuyển sang thành thị, tốc độ 
tăng trưởng kinh tế những năm 1984-
1988 đạt 11,5%, là thời kỳ có tốc độ tăng 
trưởng nhất kể từ khi cải cách. Qua 5 
năm kinh tế thành thị tăng trưởng cao, 
công nghiệp hoá ở nông thôn tràn đầy 
sức sống. Tốc độ tăng trưởng hàng năm 
của các xí nghiệp hương trấn từ năm 
1984-1988 đạt tới 44,9%, số lao động phi 
nông nghiệp đã tăng lên 43 triệu người, 
tỷ trọng người lao động trong nông 
nghiệp giảm từ 67% năm 1983 xuống 
59,3% năm 1988(6). Thành công cải cách 
nông thôn đã tạo đà cho cải cách thành 
thị ở Trung Quốc. Cải cách thành thị đã 
đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế và 
nâng cao mức sống cư dân thành thị, 
thúc đẩy tiêu dùng ở thành thị. Nhu cầu 
lớn về các mặt hàng gia dụng như  ti vi, 
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tủ lạnh, máy giặt,.. đã làm chuyển dịch 
cơ cấu công nghiệp truyền thống sang 
công nghiệp hiện đại. Công nghiệp của 
thành thị và công nghiệp của nông thôn 
cũng bắt đầu cạnh tranh về tiền vốn, 
nguồn lực, thị trường. Tốc độ phát triển 
kinh tế và các mặt khác của thành thị 
nhanh hơn, chênh lệch giữa thành thị và 
nông thôn Trung Quốc ngày càng mở 
rộng, cơ cấu nhị nguyên được hoà hoãn 
mấy năm trước đã quay trở lại vào giai 
đoạn này.  

Từ năm 1992, kinh tế Trung Quốc 
phục hồi và tăng trưởng trở lại. Giai 
đoạn  năm 1991 đến năm 1997, nông 
nghiệp tăng trưởng ổn định, tỷ trọng 
nông nghiệp trong GDP từ 26,6% năm 
1991 giảm xuống 19,1% năm 1997 và 
15,2% năm 2001, tỷ lệ lao động nông 
nghiệp cũng giảm từ  59,7% năm 1991 
xuống 49,9% năm 1997. Xí nghiệp hương 
trấn tăng từ  19,089 triệu xí nghiệp năm 
1991 tăng lên 20,04 triệu năm 1998, số 
công nhân xí nghiệp hương trấn tăng từ 
96,091 triệu năm 1991 tăng lên 125,37 
triệu năm 1998(7). Có thể thấy giai đoạn 
1991-1997, cơ cấu nhị nguyên nông thôn 
và thành thị tạm lắng và hài hoà lần thứ 
hai sau giai đoạn 1978-1984. Song, cũng 
từ năm 1997, các xí nghiệp hương trấn 
giảm tốc phát triển, nhiều xí nghiệp phá 
sản, khả năng hấp thụ sức lao động dư 
thừa nông thôn giảm xuống mạnh. Mức 
độ đô thị hoá từ 17,91% năm 1978 tăng 
lên 23,01% năm 1984, đến năm 1992 
tăng lên 27,63% và gần đây năm 2001 là 
37,7%, năm 2002 là 39,1%(8).  

Từ năm 1990 đến năm 2003, mức 
tăng GDP bình quân đạt 9,3%, thu  
nhập của cư dân thành thị tăng 7,7%, 

thu nhập bình quân của cư dân nông 
thôn tăng 4,3%. Từ năm 2000 đến năm 
2005, chệnh lệch thu nhập cư dân thành 
thị và cư dân nông thôn theo tỷ lệ 3:1, 
mức tăng thu của cư dân nông thôn 
chậm. Nếu tính những phúc lợi mà cư 
dân thành thị được hưởng như nhà ở, y 
tế, giáo dục, giao thông, dịch vụ công 
cộng, thì chênh lệch giữa cư dân thành 
thị và nông thôn tới tỷ lệ  5:1, thậm chí 
6:1 và hơn nữa(9). Chỉ số Gini tăng 0,33% 
năm 1980 lên 0,45% năm 2005(10). Từ 
năm 1992-2001, mức độ đô thị hoá từ 
27,63% tăng lên 37,66%, năm 2002 là 
39,09%. Tuy nhiên mức độ đô thị hoá còn 
lạc hậu một khoảng cách so với tốc độ 
tăng trưởng công nghiệp, ví như tăng 
trưởng công nghiệp năm 2001 là 44,4% 
trong khi mức độ đô thị hoá 37,7%. Mặt 
khác, các đô thị chủ yếu tập trung ở 
duyên hải miền Đông, các sông lớn, mức 
đô thị hoá đạt gần 40%, còn các vùng 
miền Tây mức độ đô thị hoá thậm chí 
không vượt qua 30%. Năm 2002, tỷ lệ 
kết cấu việc làm theo ngành nghề lần 
lượt là ngành thứ nhất 50%, ngành thứ 
hai 21,4% và ngành thứ ba là 28,6%, 
trong khi tỷ lệ cơ cấu trong GDP theo 
ngành lần lượt là ngành thứ nhất 14,5%, 
ngành thứ hai 51,8%, ngành thứ ba là 
33,7%(11).  Năm 2002, tỷ lệ so sánh giữa 
năng suất lao động nông nghiệp và năng 
suất lao động phi nông nghiệp là 0,18, 
trong khi chỉ số này năm 1990 là 0,25. 
Chỉ số nhị nguyên càng nhỏ thì chênh 
lệch giữa nông nghiệp và phi nông 
nghiệp càng lớn, tính nhị nguyên càng 
lớn thì chênh lệch càng nhiều(12).  Như 
vậy, có thể thấy cơ cấu việc làm và kết 
cấu kinh tế của Trung Quốc là mất cân 
đối, tỷ trọng người lao động nông nghiệp 
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còn lớn, số lao động dôi dư ở nông thôn 
còn nhiều, cơ cấu nhị nguyên thành thị 
nông thôn vẫn chưa chuyển biến về cơ 
bản,  chênh lệch thành thị nông thôn 
vẫn lớn. 

3 . Đối sách và triển vọng 

Cơ cấu nhị nguyên, sự phân tách 
thành thị nông thôn, công nghiệp-nông 
nghiệp đã cản trở lớn tới tiến trình công 
nghiệp hoá, hiện đại hoá của Trung 
Quốc. Cơ cấu nhị nguyên được xem là 
nguy cơ đích thực của kinh tế xã hội 
Trung Quốc(13), đã đến lúc phải nghiên 
cứu và tìm cách giải quyết(14). Năm 2002, 
khái niệm “cơ cấu nhị nguyên thành thị 
nông thôn” được đưa vào Báo cáo đại hội 
XVI của ĐCS Trung Quốc. Xã hội khá 
giả toàn diện mà Đại hội XVI đưa ra chỉ 
thực hiện được khi giải quyết tốt vấn đề 
“tam nông”. Đại hội XVI ĐCS Trung 
Quốc đã  đưa ra “5 phối hợp  phát triển”, 
trong đó một nội dung quan trọng là 
thực hiện quy hoạch thống nhất phát 
triển phối hợp giữa thành thị và nông 
thôn. Đây cũng là một nội dung quan 
trọng của quan niệm phát triển khoa 
học, là chiến lược lớn, kéo nông thôn sát 
với thành thị hơn, xây dựng một thị 
trường thống nhất giữa thành thị và 
nông thôn, gắn kết công nghiệp với nông 
nghiệp, xoá đi những rào cản giữa thành 
thị và nông thôn. Đẩy nhanh quá trình 
công nghiệp hoá, đô thị hoá nông thôn và 
đặc biệt hơn là chuyển dịch nhanh số lao 
động nông nghiệp sang lao động phi 
nông nghiệp. Theo học giả Hạ Canh, 
thúc đẩy sự chuyển dịch có hiệu quả các 
yếu tố sản xuất như lao động, nguồn 
vốn, kỹ thuật,..giữa thành thị và nông 
thôn, đẩy mạnh tiến trình thị trường hoá 

và phát huy vai trò của chính quyền là 
những biện pháp hữu hiệu để giải quyết 
cơ cấu nhị nguyên(15). 

Đầu năm 2004, Trung ương Đảng 
cộng sản Trung Quốc đã ban hành Văn 
kiện số 1 về tăng thu nhập cho nông 
dân. Tài chính Trung ương trợ giúp cho 
các lĩnh vực ở nông thôn là 150 tỷ NDT, 
tăng 30 tỷ NDT so với năm 2002. Năm 
2004, tổng sản lượng lương thực đạt 
469,47 triệu tấn, ngành nông nghiệp 
tăng trưởng 6,3%, mức độ đô thị hoá 
năm 2004 đạt hơn 42%(16).  Ngày 31-12-
2004, Trung ương Đảng cộng sản Trung 
Quốc đã ra Văn kiện số 1-2005 về nâng 
cao năng lực sản xuất tổng hợp của nông 
nghiệp, trong đó nhấn mạnh công 
nghiệp hỗ trợ nông nghiệp, thành thị lôi 
kéo nông thôn; đẩy mạnh cải cách hệ 
thống tiền tệ ở nông thôn; giảm thuế 
nông nghiệp. Văn kiện số 1-2005 tiếp tục 
đặt công tác “tam nông” ở vị trí quan 
trọng hàng đầu trong công tác kinh tế 
của Trung Quốc. 

Hiện nay, Trung Quốc đẩy nhanh giải 
quyết vấn đề “tam nông”, đẩy mạnh phát 
triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn, 
gắn kết hơn nữa giữa thị trường lớn và 
sản xuất nhỏ, đẩy mạnh điều chỉnh và 
nâng cấp cơ cấu nông nghiệp và kinh tế 
nông thôn. Đồng thời, Trung Quốc cũng 
đẩy nhanh tiến trình đô thị hoá, coi đây 
là những biện pháp quan trọng để giải 
quyết vấn đề cơ cấu nhị nguyên, thực 
hiện các chính sách phát triển hài hoà 
giữa công nghiệp và nông nghiệp, thành 
thị và nông thôn. Mặt khác, Trung Quốc 
cũng tập trung nâng cao chất lượng 
nguồn nhân lực nông thôn, đẩy mạnh 



Cơ cấu nhị nguyên… 25 

chuyển dịch lao động nông nghiệp sang 
lao động phi nông nghiệp. 

Đặc biệt, Trung ương ĐCS Trung 
Quốc đã công bố “xây dựng nông thôn 
mới  XHCN” (Văn kiện số 1-2006). Trong 
đó đưa 8 nhóm giải pháp như: (1) Phối 
hợp phát triển kinh tế xã hội thành thị 
nông thôn; (2) Thúc đẩy xây dựng nông 
nghiệp hiện đại, tăng cường ngành nghề 
chủ đạo; (3) Thúc đẩy tăng thu bền vững 
cho nông dân, xây dựng tốt hạ tầng kinh 
tế; (4) Tăng cường xây dựng cơ sở hạ 
tầng nông thôn, cải thiện điều kiện vật 
chất; (5) Đẩy nhanh phát triển sự nghiệp 
xã hội nông thôn, bồi dưỡng nông dân 
loại hình mới; (6) Đi sâu cải cách toàn 
diện nông thôn, kiện toàn bảo đảm thể 
chế; (7) Tăng cường xây dựng chính trị 
dân chủ nông thôn, hoàn thiện cơ chế 
quản lí nông thôn; (8)Tăng cường sự 
lãnh đạo, động viên toàn Đảng toàn xã 
hội quan tâm, hỗ trợ, tham gia xây dựng 
nông thôn mới XHCN(17). Cương yếu quy 
hoạch kinh tế xã hội “5 năm lần thứ XI” 
nêu 6 nhiệm vụ chủ yếu của xây dựng 
nông thôn mới XHCN: (1). Phát triển 
nông nghiệp hiện đại; (2). Tăng thu cho 
nông dân; (3).  Cải thiện diện mạo nông 
thôn; (4). Bồi dưỡng nông dân loại hình 
mới; (5).Tăng đầu tư cho nông nghiệp và 
nông thôn; (6). Đi sâu cải cách nông 
thôn(18). Đây là những biện pháp tổng 
thể giải quyết vấn đề “tam nông”, thực 
hiện sự phát triển hài hoà thành thị 
nông thôn, công nghiệp nông nghiệp. 
Việc xây dựng nông thôn mới XHCN sẽ 
khắc phục những tác động tiêu cực của 
cơ cấu nhị nguyên thành thị nông thôn ở 
Trung Quốc. 

Chuyển biến từ xã hội nông nghiệp 
lạc hậu sang xã hội công nghiệp hiện đại 
là xu thế chung hay phương hướng của 
các nước nông nghiệp. Sự phân tách giữa 
thành thị và nông thôn, công nghiệp và 
nông nghiệp là hiện tượng phổ biến của 
các nước nông nghiệp, đặc biệt là Trung 
Quốc. Từ khi thành lập nước Trung Hoa 
mới (1949), đặc biệt là từ cải cách mở 
cửa (1978), cơ cấu nhị nguyên thành thị 
nông thôn diễn biến phức tạp, quanh co. 
Do thực hiện tách rời chính sách công 
nghiệp-nông nghiệp, thành thị-nông 
thôn, “một nước hai chính sách”(19), đã 
làm gia tăng cơ cấu nhị nguyên, ảnh 
hưởng tới sự phát triển của tất cả các 
ngành kinh tế, không những gây ra sự 
bất hợp lí về phân bổ nguồn lực và dân 
số, mà còn làm cho chênh lệch thành thị 
nông thôn ngày càng mở rộng, hơn nữa 
còn tạo ra hai hệ thống xã hội, văn hoá, 
tâm lí và quản lí khác nhau. Cơ cấu nhị 
nguyên thành thị nông thôn cũng góp 
phần làm cho vấn đề “tam nông” thêm 
nổi cộm và bức xúc trong những năm 
gần đây. Hiện nay, cơ cấu nhị nguyên 
thành thị nông thôn vẫn chưa chuyển 
biến về cơ bản.  Tuy nhiên, ngày nay 
nhận thức của các tầng lớp nhân dân về 
cơ cấu nhị nguyên đã nâng cao, Trung 
Quốc cũng đang dốc sức giải quyết vấn 
đề “tam nông”, đẩy nhanh công nghiệp 
hoá, đô thị hoá nông thôn, chuyển dịch 
nhanh số lao động nông nghiệp sang lao 
động phi nông nghiệp. Xây dựng nông 
thôn mới XHCN đang thúc đẩy phát 
triển hài hoà giữa thành thị và nông 
thôn, công nghiệp với nông nghiệp, kinh 
tế và xã hội, cư dân thành thị và cư dân 
nông thôn. 
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Hiện nay, Việt Nam chúng ta đang 
đẩy nhanh tiến trình công nghiệp  hoá 
hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn. Cơ 
cấu nông nghiệp và kinh tế nông thôn đã 
chuyển biến dần theo hướng công nghiệp 
hoá, hiện đại hoá. Tuy nhiên, mức độ 
công nghiệp hoá hiện đại hoá nông 
nghiệp, nông thôn còn chậm, số lao động 
dôi dư của nông thôn còn nhiều, thu 
nhập của cư dân nông thôn vẫn còn 
thấp. Chúng ta từng thực hiện một số 
chính sách phân tách thành thị nông 
thôn, công nghiệp và nông nghiệp. Dư 
âm và ảnh hưởng của những chính sách 
đó vẫn còn, vì vậy chúng ta nên thực 
hiện chiến lược phát triển phối hợp giữa 
thành thị và nông thôn, công nghiệp với 
nông nghiệp, tôn trọng và phát huy tính 
tích cực của nông dân, làm cho mối quan 
hệ giữa hai khu vực trên được nhịp 
nhành, hài hoà, cùng thúc đẩy lẫn nhau, 
đẩy mạnh chuyển dịch lao động nông 
nghiệp sang lao động phi nông nghiệp.    
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